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ẢNH HƯỞNG lên HOẠT Độ asT, ALT, HÀM LƯỢNG BILIRUBIN TOÀN PHẦN THỎ  
CỦA cao KHÁNG MẪN THÔNG Tỵ  

 
Tạ Văn Bình, Bùi Văn Khôi 

Đại học Y Hà Nội 

tóm tắt 
Nghiên cứu thực nghiệm trên thỏ nhằm đánh giá 

tác dụng của cao kháng mẫn thông tỵ lên hoạt độ AST, 
ALT và hàm lượng bilirubin toàn phần cho thấy: Cao 
kháng mẫn thông tỵ không ảnh hưởng đến hoạt độ 
AST, ALT và hàm lượng bilirubin toàn phần trên cả hai 
lô thỏ, một lô uống với liều 3ml/ngày (tương đương với 
liều dùng cho người) và một lô dùng liều gấp 3 lần liều 
cho người bình thường (9ml/kg/ngày) liên tục trong 4 
tuần. 

summary 
Experimental study in rabbits to evaluate the effect 

of extract "khang man thong ty" to the activity of AST, 
ALT and total bilirubin levels. The results showed that: 
extract "khang man thong ty" does not affect the 
activity of AST, ALT and total bilirubin levels in both 
groups of rabbits, a group with a dose of 3ml/day 
(equivalent to the dose used for person) and a goup 
with a dose of 9ml/kg/day (3 times the normal dose) for 
4 consecutive weeks. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong các bệnh dị ứng, viêm mũi dị ứng (VMDƯ) là 

một bệnh thường gặp nhất. Tỷ lệ mắc bệnh này ở Việt 
Nam khoảng 50-60%, Hồng Kông: 43%, Australia: 15 - 
25% dân số. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng chiếm đến 
50% số lượng bệnh nhân đến các phòng khám tai mũi 
họng [1]. 

 “Cao kháng mẫn thông tỵ” là bài thuốc điều trị viêm 
mũi dị ứng được giới thiệu trong sách “Trung - Tây y 
lâm sàng khoa tai mũi họng” có gia giảm cho phù hợp 
với đặc điểm bệnh tật và con người Việt Nam. Nghiên 
cứu của Bùi Văn Khôi [4], cho thấy cao kháng mẫn 
thông tỵ không ảnh hưởng lên số lượng bạch cầu, tiểu 
cầu thỏ. 

Để có thêm cơ sở cho việc tiến hành đánh giá tác 
dụng của bài thuốc trên lâm sàng, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của 
cao kháng mẫn thông tỵ lên hoạt độ AST, ALT và hàm 
lượng bilirubin toàn phần thỏ. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
Nghiên cứu được tiến hành tại Bộ môn Dược lý, 

Trường Đại học Y Hà Nội, từ 02/2006 - 6/2006. 
2. Thuốc nghiên cứu. 
Cao lỏng "Kháng mẫn thông tỵ" do Bệnh viên Y 

học cổ truyền Hà Nội sản xuất. 
Dung môi làm chứng NaCl 0,9% 
3. Đối tượng nghiên cứu. 
Thỏ chủng Orytolagus cuniculus 30 con, cả 2 

giống, khỏe mạnh, lông trắng, nặng 1,8 - 2,5 kg do 
Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ cung cấp. 

Động vật được nuôi trong điều kiện đầy đủ thức ăn 
và nước uống tại phòng thí nghiệm Bộ môn Dược lý 

Trường Đại học Y Hà nội từ 3 - 7 ngày trước khi nghiên 
cứu và trong suốt thời gian nghiên cứu. 

4. Thiết kế nghiên cứu. 
Các thỏ của mỗi thí nghiệm đều được chia thành 3 

lô, mỗi lô 10 con. 
+ Lô chứng: uống dung môi là NaCl 0,9% 

5ml/kg/ngµy 
+ Lô trị 1: uống cao kháng mẫn thông tỵ liều 

3ml/kg/ngày (tương đương với liều dùng cho người). 
+ Lô trị 2: uống cao kháng mẫn thông tỵ liều 

9ml/kg/ngày (gấp 3 lần liều dùng cho người). 
Tất cả các thỏ được uống thuốc trong 4 tuần liền, 

mỗi ngày một lần vào buổi sáng, với lượng hằng định 
5ml/kg. 

5. Chỉ tiêu nghiên cứu. 
Các chỉ tiêu theo dõi trước và quá trình nghiên cứu: 

hoạt độ AST, ALT và hàm lượng bilirubin toàn phần. 
Tất cả các xét nghiệm trên được đánh giá tại 3 thời 

điểm: trước uống thuốc, sau 2 tuần, sau 4 tuần uống 
thuốc và sau ngừng thuốc 2 tuần. 

6. Xử lý số liệu và tính kết quả. 
Số liệu thu thập được nhập vào máy tính trên phần 

mềm Epi-info 6.04, sau đó kiểm tra để phát hiện và xử 
lý các lỗi do vào số liệu sai. So sánh 2 tỷ lệ bằng test 
χ
2, so sánh 2 giá trị trung bình bằng test t-student. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. ảnh hưởng của Cao kháng mẫn thông tỵ 

đến hoạt độ AST trong máu thỏ (U/L) 

AST 
Thời gian 

Lô chứng (1) Lô trị 1 (2) Lô trị 2 (3) p1-2  
p1-3 
p2-3 

X ±SD n X ±SD n X ± SD n 

Trước uống 
thuốc (a) 

50,86 ± 
5,23 

10 
51,75 
±6,92 

10 
45,70 
±11,15 

10 >0,05 

Sau 2 tuần (b) 
49,40 
±4,29 

10 
45,23 ± 
5,63 

10 
45,43 ± 
5,95 

10 >0,05 

Sau 4 tuần (c) 
51,81+ 
7,98 

10 
49,23 ± 
5,55 

10 
52,60 ± 
7,90 

10 >0,05 

Sau ngừng 
thuốc 2 tuần 

(d) 

50,10 
±5,72 

10 
50,00 ± 
6,07 

10 
48,30 ± 
2,39 

10 >0,05 

p (a-b), p (a-c), 
p (a-d) 

>0,05 >0,05 >0,05  

Kết quả nghiên cứu cho thấy với liều 3ml/kg/24h và 
9ml/kg/24h Cao kháng mẫn thông tỵ không ảnh hưởng 
tới hoạt độ AST trong máu thỏ so với trước dùng thuốc 
và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 2. ảnh hưởng của Cao kháng mẫn thông tỵ 
lên hoạt độ ALT trong máu thỏ (U/L) 

ALT 
Thời gian 

Lô chứng (1) Lô trị 1 (2) Lô trị 2 (3) p1-2  
p1-3 
p2-3 

X±SD n X±SD n X±SD n 

Trước uống thuốc 65,77 ± 10 67,88 10 68,33 10 >0,05 
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(a) 6,46 ±11,4
5 

±11,4
8 

Sau 2 tuần (b) 
65,92 ± 
4,98 

10 
62,37 
± 9,14 

10 
65,17 
± 7,65 

10 >0,05 

Sau 4 tuần (c) 
66,44 ± 
6,63 

10 
63,27 
± 5,49 

10 
67,83 
± 8,33 

10 >0,05 

Sau ngừng thuốc 
2 tuần (d) 

64,40 ± 
6,41 

10 
61,40 
± 7,98 

10 
64,60
±12,6
0 

10 >0,05 

p (a-b), p (a-c), p 
(a-d) 

>0,05 >0,05 >0,05  

Qua nghiên cứu chúng tôi thấy sau 4 tuần uống 
thuốc hoạt độ ALT trong máu ở cả hai lô thỏ dùng Cao 
kháng mẫn thông tỵ không có gì thay đổi so với trước 
dùng thuốc và so với lô chứng (p > 0,05). 

Bảng 3. ảnh hưởng của Cao kháng mẫn thông tỵ 
lên hàm lượng bilirubin toàn phần (mmol/l) 

Bilirubin 
Thời gian 

Lô chứng (1) Lô trị 1 (2) Lô trị 2 (3) p1-2  
p1-3 
p2-3 

X ±SD n X ±SD n X ± SD n 

Trước uống 
thuốc (a) 

12,05 ± 
0,55 

10 
12,20 ± 
0,52 

10 
12,06 
±0,51 

10 >0,05 

Sau 2 tuần (b) 
12,36 
±0,68 

10 
12,29 ± 
0,54 

10 
12,13 
±0,62 

10 >0,05 

Sau 4 tuần (c) 
12,36 ± 
0,64 

10 
12,41 ± 
0,41 

10 
12,34 
±0,52 

10 >0,05 

Sau ngừng 
thuốc 2 tuần (d) 

12,10 
±1,23 

10 
12,40 ± 
0,75 

10 
12,40 
±0,36 

10 >0,05 

p (a-b), p (a-c), 
p (a-d) 

>0,05 >0,05 >0,05  

Kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy tỷ lệ hàm lượng 
bilirubin không thay đổi ở 2 lô thỏ dùng cao kháng mẫn 
thông tỵ liều 3ml/kg/24 giờ và 9ml/kg/24 giờ. 

Nguyễn Năng An, Đỗ Tất Lợi [2], [3], nghiên cứu 
trên thực nghiệm khả năng chống dị ứng của kim ngân 
hoa, nhận thấy: kim ngân hoa không độc cho chuột 
uống 7 ngày liều gấp 150 lần liều điều trị cho người thì 
chuột vẫn sống bình thường và giải phẫu các bộ phận 
không có gì thay đổi. 
KẾT LUẬN 
Cao kháng mẫn thông tỵ không ảnh hưởng đến 

hoạt độ AST, ALT và hàm lượng bilirubin toàn phần 
trên cả hai lô thỏ, một lô uống với liều 3ml/ngày (tương 
đương với liều dùng cho người) và một lô dùng liều gấp 
3 lần liều cho người bình thường (9ml/kg/ngày) liên tục 
trong 4 tuần. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM DẠ DÀY MẠN  

THEO HỆ THỐNG SYDNEY CẬP NHẬT VÀ GIAI ĐOẠN VIÊM DẠ DÀY THEO HỆ THỐNG OLGA 
 

Nguyễn Thị Kim Loan - Bệnh viện 103 
Nguyễn Văn Thịnh - Bệnh viện Bưu Điện 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trên 89 bệnh nhân viêm 

dạ dày mạn tính được điều trị tại bệnh viện Bưu Điện từ 
4/2012 đến 3/2013. Bệnh nhân nghiên cứu được chia 
thành 2 nhóm: 53 bệnh nhân có HP(+) và 36 bệnh 
nhân có HP(-). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tuổi 
trung bình là 45,47 ± 10,85; hay gặp nhất ở lứa tuổi 30-
59 (82,03%). Triệu chứng thường gặp: đau thượng vị 
(93,26%), đầy bụng (65,17%), ợ hơi - ợ chua (58,43%).  

Tỷ lệ VMT ở hang vị là 100%, ở thân vị là 80,9%. 
Tỷ lệ dị sản ruột ở hang vị là 30,19%; không thấy DSR 
ở thân vị; Tỷ lệ loạn sản ở hang vị + góc bờ cong nhỏ 
là 28,3%. Không thấy LS ở thân vị. 

Tất cả các BN đều trong giai đoạn VDD thấp từ I 
đến II. Giai đoạn I, II, III chiếm 39,32%; 56,18% và 
4,49%. Sự khác biệt về giai đoạn giữa hai nhóm có 
HP(+) và HP(-) không có ý nghĩa thống kê với P>0,05 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm dạ dày mạn (VDDM) là bệnh phổ biến ở 

nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Số liệu 
thống kê từ nhiều nghiên cứu đã cho thấy có tới 50% 
số người Mỹ ở tuổi trên 50 và khoảng 50% dân số 

Pháp bị VDDM. Tại Việt Nam, tuy chưa có thống kê 
chung trên phạm vi toàn quốc, nhưng kết quả từ nhiều 
nghiên cứu cũng cho thấy đây là một bệnh gặp phổ 
biến. Qua soi dạ dày tá tràng (DDTT) cho 1.000 trường 
hợp tại Bệnh viện Bạch Mai và 2.402 trường hợp tại 
Viện Quân y 108, là hai bệnh viện lớn trên miền Bắc, 
cho thấy tỷ lệ VDDM tương ứng là 48,54% và 36,26%.  

 Nhờ nội soi có thể quan sát được rõ ràng các tổn 
thương ở từng vùng của dạ dày, sinh thiết, xét nghiệm 
mô bệnh học (MBH), nhờ đó biết được chính xác 
những tổn thương vi thể ở niêm mạc dạ dày (NMDD), 
trong đó có nhiều biến đổi quan trọng có nguy cơ cao 
tiến triển thành ung thư dạ dày (UTDD) như viêm teo 
(VT), dị sản ruột (DSR) và loạn sản (LS), nhiều tác giả 
coi đó là những tổn thương tiền ung thư. Gần đây, việc 
áp dụng kỹ thuật nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD) 
trong VDDM đã giúp xác định chính xác tác nhân 
nhiễm khuẩn và các loại tế bào tham gia vào phản ứng 
viêm của cơ thể... Việc phát hiện ra vi khuẩn 
Helicobacter pylori (HP) đã làm thay đổi hẳn sự hiểu 
biết về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của bệnh 


